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NGHỊ QUYẾT

Về kinh phí hoạt động năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KON TUM

KHOÁ X, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;


Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002; 


Căn cứ Điều 74, Chương IX Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;


Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 07/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2013 về dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 trình kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá X và ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Kinh phí hoạt động năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh là 5.200.000.000 đồng (Năm tỷ hai trăm triệu đồng) (có bảng phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân tỉnh quản lý, sử dụng và điều hòa các khoản chi nhằm đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014 đạt chất lượng và hiệu quả.


Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum khoá X, kỳ họp thứ 7 thông qua./.
	Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Ban Công tác đại biểu quốc hội;
- Bộ Tài chính (Vụ Pháp chế);
- Thường trực Tỉnh uỷ; Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh; UBND tỉnh;
- Các ban HĐND tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND-UBND các huyện, thành phố;
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Báo Kon Tum; Đài PTTH tỉnh;

- Cổng thông tin điện tử tỉnh;

- Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh; Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, CTHĐ
	CHỦ TỊCH

Đã ký
Hà Ban
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Kinh phí 2014

		HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN								CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

		TỈNH KON TUM								Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

		KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2014

		(Kèm theo Nghị quyết số  /NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013)

		1		Chi cho 03 kỳ họp:														630,000,000 đ

				(02 kỳ họp chính thức, 01 kỳ họp chuyên đề )																				(02 kỳ họp chính thức, 01 kỳ họp chuyên đề )

				- Chi  ăn  cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:																				- Chi  ăn  cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:

				20 đại biểu x 03 ngày x 150.000đ x 3 kỳ														27,000,000 đ				®		20 đại biểu x 03 ngày x 150.000đ x 3 kỳ

				- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , huyện:																				- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , huyện:

				50 đại biểu x 03 ngày x 250.000đ x 3 kỳ														112,500,000 đ				®		50 đại biểu x 03 ngày x 250.000đ x 3 kỳ

				- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp																				- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp

				49 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														45,000,000 đ				®		49 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ

				- Chi bồi dưỡng cho đại biểu mời:																				- Chi bồi dưỡng cho đại biểu mời:

				150 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														135,000,000 đ				®		150 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ

				- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ																				- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ

				40 người  x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														36,000,000 đ				®		40 người  x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ

				- In ấn tài liệu và văn phòng phẩm:																				- In ấn tài liệu và văn phòng phẩm:

				+ In ấn tài liệu: 200 tập x  100.000đ  x 3 kỳ														60,000,000 đ				®		+ In ấn tài liệu: 200 tập x  100.000đ  x 3 kỳ

				+ Chi văn phòng phẩm: 50 người  x  20.000đ  x 3 kỳ														3,000,000 đ				®		+ Chi văn phòng phẩm: 50 người  x  20.000đ  x 3 kỳ

				- Chi thuốc chữa bệnh:																				- Chi thuốc chữa bệnh:

				200 người x 25.000đ x 3 kỳ														15,000,000 đ				®		200 người x 25.000đ x 3 kỳ

				- Chi nước uống, ăn giữa buổi:																				- Chi nước uống, ăn giữa buổi:

				200 người  x  30.000đ  x  3 ngày x 3 kỳ														54,000,000 đ				®		200 người  x  30.000đ  x  3 ngày x 3 kỳ

				- Chi phí hỗ trợ truyền hình trực tiếp kỳ họp																				- Chi phí hỗ trợ truyền hình trực tiếp kỳ họp

				+  4.000.000đồng/kỳ    x   03 kỳ														12,000,000 đ				®		+  4.000.000đồng/kỳ    x   03 kỳ

				- Chi phí hỗ trợ TTVH tỉnh phục vụ trước, trong và sau kỳ họp																				- Chi phí hỗ trợ TTVH tỉnh phục vụ trước, trong và sau kỳ họp

				+ 1.000.000đồng/kỳ    x   3 kỳ														3,000,000 đ				®		+ 1.000.000đồng/kỳ    x   3 kỳ

				- Chi phí hỗ trợ Ban BVSKNB phục vụ kỳ họp																				- Chi phí hỗ trợ Ban BVSKNB phục vụ kỳ họp

				+ 500.000đồng/kỳ     x   3 kỳ														1,500,000 đ				®		+ 500.000đồng/kỳ     x   3 kỳ

				- Chi trang trí Hội trường: 2.000.000đ  x 3kỳ														6,000,000 đ				®		- Chi trang trí Hội trường: 2.000.000đ  x 3kỳ

				- Chi chiêu đãi khi kết thúc kỳ họp:																				- Chi chiêu đãi khi kết thúc kỳ họp:

				200 đại biểu    x  200.000đ   x  3 kỳ														120,000,000 đ				®		200 đại biểu    x  200.000đ   x  3 kỳ

		2		Chi hội nghị giao ban định kỳ: (1 năm 2 lần )														104,600,000 đ

				- Chi ăn cho đại biểu HĐND và đại biểu mời;																				- Chi ăn cho đại biểu HĐND và đại biểu mời;

				40 người  x  150.000đ   x  2 ngày x  2 lần														24,000,000 đ				®		40 người  x  150.000đ   x  2 ngày x  2 lần

				- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:																				- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:

				20 đại biểu x 02 ngày x 250.000đ x 2 kỳ														20,000,000 đ				®		20 đại biểu x 02 ngày x 250.000đ x 2 kỳ

				- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp																				- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp

				30 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ														12,000,000 đ				®		30 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ

				- Chi bồi dưỡng cho các đại biểu mời:																				- Chi bồi dưỡng cho các đại biểu mời:

				40 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ														16,000,000 đ				®		40 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ

				- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ																				- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ

						40 người  x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ												16,000,000 đ				®				40 người  x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ

				-  In ấn tài liệu và văn phòng phẩm:																				-  In ấn tài liệu và văn phòng phẩm:

				70 tập  x  30.000đ  x 2 kỳ														4,200,000 đ				®		70 tập  x  30.000đ  x 2 kỳ

				- Chi thuê trang trí Hội trường:  2.000.000đ  x  2 kỳ														4,000,000 đ				®		- Chi thuê trang trí Hội trường:  2.000.000đ  x  2 kỳ

				- Chi nước uống, ăn giữa buổi:																				- Chi nước uống, ăn giữa buổi:

				70 người  x  30.000đ  x  2 ngày x 2 kỳ														8,400,000 đ				®		70 người  x  30.000đ  x  2 ngày x 2 kỳ

		3		Chi phụ cấp hoạt động phí cho các đại biểu:														338,000,000 đ

				49 đại biểu  x 0,5 x 1050.000đ x 6 tháng																		®		49 đại biểu  x 0,5 x 1050.000đ x 6 tháng

				49 đại biểu  x 0,5 x 1.150.000đ x 12 tháng														338,000,000 đ				®		49 đại biểu  x 0,5 x 1.150.000đ x 12 tháng

		4		Chi tiền tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ đại biểu:														766,200,000 đ

				- Chi khoán cho đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các Huyện, TP														300,000,000 đ				®		- Chi khoán cho đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các Huyện, TP

				- Chi hỗ trợ cho xã nơi tổ chức tiếp xúc tri:																				- Chi hỗ trợ cho xã nơi tổ chức tiếp xúc tri:

				500.000đ/lần  x 4 lần  x 97 xã														194,000,000 đ				®		500.000đ/lần  x 4 lần  x 97 xã

				- Chi bồi dưỡng Đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp:																				- Chi bồi dưỡng Đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp:

				49 đại biểu x 4.000.000đồng/năm														196,000,000 đ				®		49 đại biểu x 4.000.000đồng/năm

				- Chi bồi dưỡng công chức, nhân viên, phóng viên:																				- Chi bồi dưỡng công chức, nhân viên, phóng viên:

						20 người   x  2 lần  x  3 kỳ  x 500.000đ/ đợt												60,000,000 đ				®				20 người   x  2 lần  x  3 kỳ  x 500.000đ/ đợt

				- Chi viết báo cáo tiếp xúc cử tri:																				- Chi viết báo cáo tiếp xúc cử tri:

						300.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ x 9 tổ												16,200,000 đ				®				300.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ x 9 tổ

						500.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ												3,000,000 đ								500.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ

		5		Chi hoạt động Thường trực và các Ban:														1,487,300,000 đ

				- Chi khảo sát cơ sở  9 huyện, thành phố:														489,000,000 đ				®		- Chi khảo sát cơ sở  9 huyện, thành phố:

				+ Phụ cấp công tác phí: 10 người  x 5 ngày x 150.000đ x 10 đợt														75,000,000 đ				®		+ Phụ cấp công tác phí: 10 người  x 5 ngày x 150.000đ x 10 đợt

				+ Chi phòng ngủ: 10 người  x 4 ngày x 200.000đ x 10 đợt														80,000,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ: 10 người  x 4 ngày x 200.000đ x 10 đợt

				+ Chi xăng xe: 50 lít x 25.000đ  x 10 đợt x 2 xe x 8 huyện														200,000,000 đ				®		+ Chi xăng xe: 50 lít x 25.000đ  x 10 đợt x 2 xe x 8 huyện

				+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn Khảo sát:																				+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn Khảo sát:

				Trưởng đoàn: 01 người  x 150.000đồng x 5 ngày x 10 đợt														7,500,000 đ				®		Trưởng đoàn: 01 người  x 150.000đồng x 5 ngày x 10 đợt

				Thành viên chính thức:																				Thành viên chính thức:

						10 người x  5 ngày x 100.000đ x 10 đợt												50,000,000 đ				®				10 người x  5 ngày x 100.000đ x 10 đợt

				Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:																				Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:

						10 người x 5 ngày x 80.000đ x 10 đợt												40,000,000 đ				®				10 người x 5 ngày x 80.000đ x 10 đợt

				+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch khảo sát:																				+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch khảo sát:

						2.000.000đ«ng/b¸o cáo   x   10đợt												20,000,000 đ				®				2.000.000đông/báo cáo   x   10đợt

				+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Khảo  sát:																				+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Khảo  sát:

						1.200.000đ«ng/b¸o cáo   x  10 đợt												12,000,000 đ				®				1.200.000đông/báo cáo   x  10 đợt

				+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cho đợt  khảo sát:																				+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cho đợt  khảo sát:

						15 người   x  30.000đång/tËp x  10 đợt												4,500,000 đ				®				15 người   x  30.000đồng/tập x  10 đợt

				- Chi phí hoạt động giám sát đi 9 huyện , thành phố														776,500,000 đ				®		- Chi phí hoạt động giám sát đi 9 huyện , thành phố

				+ Phụ cấp công tác phí: 10 người  x 10 ngày x 150.000đ x 10đợt														165,000,000 đ				®		+ Phụ cấp công tác phí: 10 người  x 10 ngày x 150.000đ x 10đợt

				+ Chi phòng ngủ: 10 người  x 9 ngày x 200.000đ x 10đợt														198,000,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ: 10 người  x 9 ngày x 200.000đ x 10đợt

				+ Chi xăng xe: 50 lít x 25.000đ  x 8 huyện  x 10đợt  x 2 xe														220,000,000 đ				®		+ Chi xăng xe: 50 lít x 25.000đ  x 8 huyện  x 10đợt  x 2 xe

				+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn giám sát:																				+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn giám sát:

				Trưởng đoàn: 01 người  x 150.000đồng x 10 ngày x 10đợt														20,000,000 đ				®		Trưởng đoàn: 01 người  x 150.000đồng x 10 ngày x 10đợt

				Thành viên chính thức:																				Thành viên chính thức:

						07 người x 10 ngày x 100.000đ x 10đợt												70,000,000 đ				®				07 người x 10 ngày x 100.000đ x 10đợt

				Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:																				Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:

						06 người x 10 ngày x 80.000đ x 10đợt												48,000,000 đ				®				06 người x 10 ngày x 80.000đ x 10đợt

				+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát:																				+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát:

						2.000.000đ«ng/b¸o cáo   x   10đợt												20,000,000 đ				®				2.000.000đông/báo cáo   x   10đợt

				Phục vụ gián tiếp:  05 người x 10 ngày x 20.000đ x 11đợt																		®		Phục vụ gián tiếp:  05 người x 10 ngày x 20.000đ x 11đợt

				+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giám sát:																				+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giám sát:

						2.500.000đ«ng/b¸o cáo   x   10đợt												25,000,000 đ				®				2.500.000đông/báo cáo   x   10đợt

				+ Chi bồi dưỡng cuộc họp thông qua báo cáo, kết luận giám sát:																				+ Chi bồi dưỡng cuộc họp thông qua báo cáo, kết luận giám sát:

						Chủ trì:   100.000đ  x  11đợt																®				Chủ trì:   100.000đ  x  11đợt

						Thành viên tham dù:  07 người x 70.000đ   x 11đợt																®				Thành viên tham dự:  07 người x 70.000đ   x 11đợt

						Cán bộ, công chức, nhân viên:																				Cán bộ, công chức, nhân viên:

						Phục vụ trực tiếp:   5 người  x  50.000đ  x 11 đợt																®				Phục vụ trực tiếp:   5 người  x  50.000đ  x 11 đợt

						Phục vụ gián tiếp:   5 người x 20.000đ  x 11đợt																®				Phục vụ gián tiếp:   5 người x 20.000đ  x 11đợt

				+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp:																				+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp:

						15 người   x  40.000đång/tËp x  10đợt												6,000,000 đ				®				15 người   x  40.000đồng/tập x  10đợt

				+ Chi phí nước uống phục vụ cuộc họp:																				+ Chi phí nước uống phục vụ cuộc họp:

						15 người   x  30.000đång/ng­êi x  10đợt												4,500,000 đ				®				15 người   x  30.000đồng/người x  10đợt

				- Chi cho công tác thẩm tra: Ước thực hiện cả năm														135,000,000 đ				®		- Chi cho công tác thẩm tra: Ước thực hiện cả năm

						30 đề án     x  2.500.000đồng												75,000,000 đ				®				30 đề án     x  2.500.000đồng

						30 tờ trình x  2.000.000đồng												60,000,000 đ				®				30 tờ trình x  2.000.000đồng

				- Chi cho Thường trực, các Ban đi họp theo triệu tập của TW:														86,800,000 đ				®		- Chi cho Thường trực, các Ban đi họp theo triệu tập của TW:

				+ Phụ cấp công tác: 4 Ban  x 4 người  x  4 ngày  x 150.000đ x 2đợt														19,200,000 đ				®		+ Phụ cấp công tác: 4 Ban  x 4 người  x  4 ngày  x 150.000đ x 2đợt

				+ Chi phòng ngủ: 4  Ban  x 4 người  x  3ngày  x 350.000đ x 2đợt														33,600,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ: 4  Ban  x 4 người  x  3ngày  x 350.000đ x 2đợt

				+ Chi xăng xe:  500 lít  x 25.000đ  x  2đợt x 1 xe x 4 ban														10,000,000 đ				®		+ Chi xăng xe:  500 lít  x 25.000đ  x  2đợt x 1 xe x 4 ban

				+ Chi phí tặng quà:    4 Ban  x  2.000.000đ														16,000,000 đ				®		+ Chi phí tặng quà:    4 Ban  x  2.000.000đ

				+ Chi phí khác:    4 Ban  x  1.000.000đ x 2 đợt														8,000,000 đ				®		+ Chi phí khác:    4 Ban  x  1.000.000đ x 2 đợt

		6		Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm:														212,500,000 đ

				+ Phụ cấp công tác: 15 người  x 10ngày  x 150.000đ x 2 đợt														45,000,000 đ				®		+ Phụ cấp công tác: 15 người  x 10ngày  x 150.000đ x 2 đợt

				+ Chi phòng ngủ:  15người  x 9ngày  x 250.000đ x 2 đợt														67,500,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ:  15người  x 9ngày  x 250.000đ x 2 đợt

				+ Chi xăng xe:  600 lít  x 25.000đ  x  2 đợt x 2 xe														60,000,000 đ				®		+ Chi xăng xe:  600 lít  x 25.000đ  x  2 đợt x 2 xe

				+ Chi phí tặng quà:    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt														20,000,000 đ				®		+ Chi phí tặng quà:    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt

				+ Chi phí khác:    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt														20,000,000 đ				®		+ Chi phí khác:    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt

		7		Chi dự 02 kỳ họp ở Quốc hội:														81,000,000 đ

				- Chi công tác phí: 03 người  x  150.000đ/người  x  15 ngày x 2kỳ														13,500,000 đ				®		- Chi công tác phí: 03 người  x  150.000đ/người  x  15 ngày x 2kỳ

				- Chi thuê phòng ngủ: 03 người  x  350.000đ  x  15 ngày x 2 kỳ														31,500,000 đ				®		- Chi thuê phòng ngủ: 03 người  x  350.000đ  x  15 ngày x 2 kỳ

				- Chi xăng xe phục vụ: 600lít  x 25.000đ x  2 kỳ														30,000,000 đ				®		- Chi xăng xe phục vụ: 600lít  x 25.000đ x  2 kỳ

				- Chi phí tặng quà:    2.000.000đ x 2kỳ														4,000,000 đ				®		- Chi phí tặng quà:    2.000.000đ x 2kỳ

				- Chi phí khác:      1.000.000đ x 2kỳ														2,000,000 đ				®		- Chi phí khác:      1.000.000đ x 2kỳ

		8		Hoạt động trang thông tin đại biểu dân cử tỉnh Kon tum:														180,000,000 đ

				- Chi phí nhuận bút biên tập và chi phí khác:																				- Chi phí nhuận bút biên tập và chi phí khác:

				6 số   x   30.000.000đ														180,000,000 đ				®		6 số   x   30.000.000đ

				- Chi phí họp cộng tác viên (Ước tính):																		®		- Chi phí họp cộng tác viên (Ước tính):

				50 người  x  50.000đ/người/năm																		®		50 người  x  50.000đ/người/năm

		9		Mua tạp chí và tài  liệu:														296,000,000 đ

				- Mua báo Người đại biểu nhân dân cho đại biểu HĐND tỉnh:																				- Mua báo Người đại biểu nhân dân cho đại biểu HĐND tỉnh:

				60 tờ báo x 4.500đ x 92 kỳ x 4 quý														100,000,000 đ				®		60 tờ báo x 4.500đ x 92 kỳ x 4 quý

				- Các loại tạp chí và tài liệu khác cho đại biểu HĐND tỉnh:																				- Các loại tạp chí và tài liệu khác cho đại biểu HĐND tỉnh:

				49 đại biểu   x   1.000.000đ/năm														49,000,000 đ				®		49 đại biểu   x   1.000.000đ/năm

				- Chi khoán phí khai thác Internet:																				- Chi khoán phí khai thác Internet:

				49 đại biểu   x   250.000đ/tháng x 12 tháng														147,000,000 đ				®		49 đại biểu   x   250.000đ/tháng x 12 tháng

		10		Chi cho đại biểu HĐND tỉnh không hưởng lương														24,500,000 đ

				- Chi tiền công:( Theo Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày22/7/2005)																				- Chi tiền công:( Theo Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày22/7/2005)

				+ Dự các kỳ họp HĐND tỉnh:																				+ Dự các kỳ họp HĐND tỉnh:

				05 người   x  100.000đồng/ngày  x 3 kỳ x 3 ngày														4,500,000 đ				®		05 người   x  100.000đồng/ngày  x 3 kỳ x 3 ngày

				+ Chi  đi tiếp xúc cử tri và giám sát:																				+ Chi  đi tiếp xúc cử tri và giám sát:

				05 người   x  100.000đồng/ngày  x  4 đợt  x 10 ngày														20,000,000 đ				®		05 người   x  100.000đồng/ngày  x  4 đợt  x 10 ngày

		11		Chi lễ tân và khánh tiết:														563,500,000 đ

				- Chi đón tiếp và làm việc với Lãnh đạo Trung ương:														60,500,000 đ				®		- Chi đón tiếp và làm việc với Lãnh đạo Trung ương:

				+ Chi ăn: 20 người x 3 ngày x 200.000đ x  2 lần														24,000,000 đ				®		+ Chi ăn: 20 người x 3 ngày x 200.000đ x  2 lần

				+ Chi phòng ngủ: 20 người x 3 ngày x 250.000đ x 2 lần														30,000,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ: 20 người x 3 ngày x 250.000đ x 2 lần

				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở:																				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở:

				2 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														2,500,000 đ				®		2 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe

				+ Chi phí khác: 2 lần  x  2.000.000đ														4,000,000 đ				®		+ Chi phí khác: 2 lần  x  2.000.000đ

				- Chi tiếp và làm việc với Hội đồng dân tộc và các Uỷ Ban của Quốc hội:														114,000,000 đ				®		- Chi tiếp và làm việc với Hội đồng dân tộc và các Uỷ Ban của Quốc hội:

				+ Chi ăn: 10 người  x  8 uỷ ban  x  3 ngày  x  200.000đ														48,000,000 đ				®		+ Chi ăn: 10 người  x  8 uỷ ban  x  3 ngày  x  200.000đ

				+ Chi phòng ngủ: 10 người  x  8 uỷ ban  x  2 ngày  x 250.000đ														40,000,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ: 10 người  x  8 uỷ ban  x  2 ngày  x 250.000đ

				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở:																				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở:

				8 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														10,000,000 đ				®		8 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe

				+ Chi phí khác:  8 lần x 2.000.000đ														16,000,000 đ				®		+ Chi phí khác:  8 lần x 2.000.000đ

				- Chi đón tiếp các tỉnh bạn đến làm việc:														245,000,000 đ				®		- Chi đón tiếp các tỉnh bạn đến làm việc:

				+ Chi  ăn: 20 đoàn  x  10 người  x 2 ngày  x 200.000đ														80,000,000 đ				®		+ Chi  ăn: 20 đoàn  x  10 người  x 2 ngày  x 200.000đ

				+ Chi phòng ngủ: 20 đoàn  x 10 người x 2 ngày x  250.000đ														100,000,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ: 20 đoàn  x 10 người x 2 ngày x  250.000đ

				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở:																				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở:

				20 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														25,000,000 đ				®		20 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe

				+ Chi phí khác: 20 đoàn x 2.000.000đ														40,000,000 đ				®		+ Chi phí khác: 20 đoàn x 2.000.000đ

				- Chi phí tiếp và làm việc Thường trực HĐND các huyện, thị:														144,000,000 đ				®		- Chi phí tiếp và làm việc Thường trực HĐND các huyện, thị:

				+ Chi  ăn: 8 đoàn   x  5 người  x  2 ngày  x 200.000đ x 4 lần														64,000,000 đ				®		+ Chi  ăn: 8 đoàn   x  5 người  x  2 ngày  x 200.000đ x 4 lần

				+ Chi phòng ngủ: 8 đoàn  x  5 người  x 2 ngày  x 250.000đ x 4 lần														80,000,000 đ				®		+ Chi phòng ngủ: 8 đoàn  x  5 người  x 2 ngày  x 250.000đ x 4 lần

		12		Chi rà soát Văn bản pháp quy:														40,000,000 đ

				* Chi rà soát văn bản: Ước tính														40,000,000 đ				®		* Chi rà soát văn bản: Ước tính

		13		Chi tiếp công dân định kỳ:														16,400,000 đ

				03 người   x    4 kỳ/tháng x 100.000đồng/người  x 12 tháng														14,400,000 đ				®		03 người   x    4 kỳ/tháng x 100.000đồng/người  x 12 tháng

				01 người   x    4 kỳ/tháng x 50.000đồng/người  x 12 tháng														2,000,000 đ				®		01 người   x    4 kỳ/tháng x 50.000đồng/người  x 12 tháng

		14		Chi thăm hỏi, động viên một số thôn, làng, chi khác:														300,000,000 đ

				- Chi thăm hỏi, động viên một số thôn làng, gia đình chính sách,																				- Chi thăm hỏi, động viên một số thôn làng, gia đình chính sách,

				Đại biểu HĐND tỉnh, Chi hỗ trợ Diễn đàn cử tri...														200,000,000 đ				®		Đại biểu HĐND tỉnh, Chi hỗ trợ Diễn đàn cử tri...

				- Chi phí khác														100,000,000 đ				®		- Chi phí khác

		15		Dự phòng:														160,000,000 đ

										Tổng cộng		5,200,000,000						đồng

				(Bằng chữ: Năm tỷ, hai trăm triệu đồng)
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				hội đồng nhân dân								cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

				tỉnh kon tum								Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.

				Dự trù

				Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

				( Kèm theo Tờ trình số     /TTr-HDND ngày     tháng 12 năm 2013)

				1- Chi cho 03 kỳ họp:														630,000,000		®

				(02 kỳ họp chính thức, 01 kỳ họp chuyên đề )

				- Chi  ăn  cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:

				20 đại biểu x 03 ngày x 150.000đ x 3 kỳ														27,000,000		®

				- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , huyện:

				50 đại biểu x 03 ngày x 250.000đ x 3 kỳ														112,500,000		®

				- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp

				49 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														45,000,000		®

				- Chi bồi dưỡng cho đại biểu mời:

				150 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														135,000,000		®

				- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ

				40 người  x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														36,000,000		®

				- In ấn tài liệu và văn phòng phẩm :

				+ In ấn tài liệu : 200 tập x  100.000đ  x 3 kỳ														60,000,000		®

				+ Chi văn phòng phẩm : 50 người  x  20.000đ  x 3 kỳ														3,000,000		®

				- Chi thuốc chữa bệnh :

				200 người x 25.000đ x 3 kỳ														15,000,000		®

				- Chi nước uống, ăn giữa buổi :

				200 người  x  30.000đ  x  3 ngày x 3 kỳ														54,000,000		®

				- Chi phí hỗ trợ truyền hình trực tiếp kỳ họp

				+  4.000.000đång/kú    x   03 kú														12,000,000		®

				- Chi phí hỗ trợ TTVH tỉnh phục vụ trước, trong và sau kỳ họp

				+ 1.000.000đång/kú    x   3 kú														3,000,000		®

				- Chi phí hỗ trợ Ban BVSKNB phục vụ kỳ họp

				+ 500.000đång/kú     x   3 kú														1,500,000		®

				- Chi trang trí Hội trường : 2.000.000đ  x 3kỳ														6,000,000		®

				- Chi chiêu đãi khi kết thúc kỳ họp :

				200 đại biểu    x  200.000đ   x  3 kỳ														120,000,000		®

				2 - Chi hội nghị giao ban định kỳ : (1 năm 2 lần )														104,600,000		®

				- Chi ăn cho đại biểu HĐND và đại biểu mời;

				40 người  x  150.000đ   x  2 ngày x  2 lần														24,000,000		®

				- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:

				20 đại biểu x 02 ngày x 250.000đ x 2 kỳ														20,000,000		®

				- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp

				30 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ														12,000,000		®

				- Chi bồi dưỡng cho các đại biểu mời:

				40 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ														16,000,000		®

				- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ

						40 người  x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ												16,000,000		®

				-  In ấn tài liệu và văn phòng phẩm  :

				70 tập  x  30.000đ  x 2 kỳ														4,200,000		®

				- Chi thuê trang trí Hội trường :  2.000.000đ  x  2 kỳ														4,000,000		®

				- Chi nước uống, ăn giữa buổi :

				70 người  x  30.000đ  x  2 ngày x 2 kỳ														8,400,000		®

				3 - Chi phụ cấp hoạt động phí cho các đại biểu :														338,000,000		®

				49 đại biểu  x 0,5 x 1050.000đ x 6 tháng																®

				49 đại biểu  x 0,5 x 1.150.000đ x 12 tháng														338,000,000		®

				4 - Chi tiền tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ đại biểu:														766,200,000		®

				- Chi khoán cho đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các Huyện, TP														300,000,000		®

				- Chi hỗ trợ cho xã nơi tổ chức tiếp xúc tri :

				500.000đ/lÇn  x 4 lần  x 97 xã														194,000,000		®

				- Chi bồi dưỡng Đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp:

				49 đại biểu x 4.000.000đồng/năm														196,000,000		®

				- Chi bồi dưỡng công chức, nhân viên, phóng viên:

						20 người   x  2 lần  x  3 kỳ  x 500.000đ/ đợt												60,000,000		®

				- Chi viết báo cáo tiếp xúc cử tri:

						300.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ x 9 tổ												16,200,000		®

						500.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ												3,000,000

				5 - Chi hoạt động Thường trực và các Ban :														1,487,300,000		®

				- Chi khảo sát cơ sở  9 huyện, thành phố :														489,000,000		®

				+ Phụ cấp công tác phí : 10 người  x 5 ngày x 150.000đ x 10 đợt														75,000,000		®

				+ Chi phòng ngủ : 10 người  x 4 ngày x 200.000đ x 10 đợt														80,000,000		®

				+ Chi xăng xe : 50 lít x 25.000đ  x 10 đợt x 2 xe x 8 huyện														200,000,000		®

				+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn Khảo sát:

				Trưởng đoàn : 01 người  x 150.000đồng x 5 ngày x 10 đợt														7,500,000		®

				Thành viên chính thức:

						10 người x  5 ngày x 100.000đ x 10 đợt												50,000,000		®

				Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:

						10 người x 5 ngày x 80.000đ x 10 đợt												40,000,000		®

				+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch khảo sát:

						2.000.000đông/báo cáo   x   10đợt												20,000,000		®

				+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Khảo  sát:

						1.200.000đông/báo cáo   x  10 đợt												12,000,000		®

				+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cho đợt  khảo sát:

						15 người   x  30.000đång/tËp x  10 đợt												4,500,000		®

				- Chi phí hoạt động giám sát đi 9 huyện , thành phố														776,500,000		®

				+ Phụ cấp công tác phí : 10 người  x 10 ngày x 150.000đ x 10đợt														165,000,000		®

				+ Chi phòng ngủ : 10 người  x 9 ngày x 200.000đ x 10đợt														198,000,000		®

				+ Chi xăng xe : 50 lít x 25.000đ  x 8 huyện  x 10đợt  x 2 xe														220,000,000		®

				+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn giám sát :

				Trưởng đoàn: 01 người  x 150.000đồng x 10 ngày x 10đợt														20,000,000		®

				Thành viên chính thức:

						07 người x 10 ngày x 100.000đ x 10đợt												70,000,000		®

				Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:

						06 người x 10 ngày x 80.000đ x 10đợt												48,000,000		®

				+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát:

						2.000.000đông/báo cáo   x   10đợt												20,000,000		®

				Phục vụ gián tiếp:  05 người x 10 ngày x 20.000đ x 11đợt																®

				+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giám sát:

						2.500.000đông/báo cáo   x   10đợt												25,000,000		®

				+ Chi bồi dưỡng cuộc họp thông qua báo cáo, kết luận giám sát:

						Chủ trì:   100.000đ  x  11đợt														®

						Thành viên tham dự:  07 người x 70.000đ   x 11đợt														®

						Cán bộ, công chức, nhân viên:

						Phục vụ trực tiếp:   5 người  x  50.000đ  x 11 đợt														®

						Phục vụ gián tiếp:   5 người x 20.000đ  x 11đợt														®

				+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp:

						15 người   x  40.000đång/tËp x  10đợt												6,000,000		®

				+ Chi phí nước uống phục vụ cuộc họp:

						15 người   x  30.000đång/ng­êi x  10đợt												4,500,000		®

				- Chi cho công tác thẩm tra: Ước thực hiện cả năm														135,000,000		®

						30 đề án     x  2.500.000đồng												75,000,000		®

						30 tờ trình x  2.000.000đồng												60,000,000		®

				- Chi cho Thường trực, các Ban đi họp theo triệu tập của TW :														86,800,000		®

				+ Phụ cấp công tác: 4 Ban  x 4 người  x  4 ngày  x 150.000đ x 2đợt														19,200,000		®

				+ Chi phòng ngủ : 4  Ban  x 4 người  x  3ngày  x 350.000đ x 2đợt														33,600,000		®

				+ Chi xăng xe :  500 lít  x 25.000đ  x  2đợt x 1 xe x 4 ban														10,000,000		®

				+ Chi phí tặng quà:    4 Ban  x  2.000.000đ														16,000,000		®

				+ Chi phí khác :    4 Ban  x  1.000.000đ x 2 đợt														8,000,000		®

				6 - Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm:														212,500,000		®

				+ Phụ cấp công tác: 15 người  x 10ngày  x 150.000đ x 2 đợt														45,000,000		®

				+ Chi phòng ngủ :  15người  x 9ngày  x 250.000đ x 2 đợt														67,500,000		®

				+ Chi xăng xe :  600 lít  x 25.000đ  x  2 đợt x 2 xe														60,000,000		®

				+ Chi phí tặng quà :    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt														20,000,000		®

				+ Chi phí khác :    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt														20,000,000		®

				7- Chi dự 02 kỳ họp ở Quốc hội :														81,000,000		®

				- Chi công tác phí : 03 người  x  150.000đ/người  x  15 ngày x 2kỳ														13,500,000		®

				- Chi thuê phòng ngủ : 03 người  x  350.000đ  x  15 ngày x 2 kỳ														31,500,000		®

				- Chi xăng xe phục vụ : 600lít  x 25.000đ x  2 kỳ														30,000,000		®

				- Chi phí tặng quà :    2.000.000đ x 2kỳ														4,000,000		®

				- Chi phí khác :      1.000.000đ x 2kỳ														2,000,000		®

				8 - Hoạt động trang thông tin đại biểu dân cử tỉnh Kon tum :														180,000,000		®

				- Chi phí nhuận bút biên tập và chi phí khác :

				6 sè   x   30.000.000đ														180,000,000		®

				- Chi phí họp cộng tác viên (Ước tính):																®

				50 người  x  50.000đ/ng­êi/n¨m																®

				9- Mua tạp chí và tài  liệu :														296,000,000		®

				- Mua báo Người đại biểu nhân dân cho đại biểu HĐND tỉnh :

				60 tờ báo x 4.500đ x 92 kỳ x 4 quý														100,000,000		®

				- Các loại tạp chí và tài liệu khác cho đại biểu HĐND tỉnh :

				49 đại biểu   x   1.000.000đ/năm														49,000,000		®

				- Chi khoán phí khai thác Internet:

				49 đại biểu   x   250.000đ/tháng x 12 tháng														147,000,000		®

				10- Chi cho đại biểu HĐND tỉnh không hưởng lương														24,500,000		®

				- Chi tiền công :( Theo Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày22/7/2005)

				+ Dự các kỳ họp HĐND tỉnh :

				05 người   x  100.000đång/ngµy  x 3 kỳ x 3 ngày														4,500,000		®

				+ Chi  đi tiếp xúc cử tri và giám sát :

				05 người   x  100.000đång/ngµy  x  4 đợt  x 10 ngày														20,000,000		®

				11- Chi lễ tân và khánh tiết :														563,500,000		®

				- Chi đón tiếp và làm việc với Lãnh đạo Trung ương :														60,500,000		®

				+ Chi ăn : 20 người x 3 ngày x 200.000đ x  2 lần														24,000,000		®

				+ Chi phòng ngủ : 20 người x 3 ngày x 250.000đ x 2 lần														30,000,000		®

				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở :

				2 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														2,500,000		®

				+ Chi phí khác : 2 lần  x  2.000.000đ														4,000,000		®

				- Chi tiếp và làm việc với Hội đồng dân tộc và các Uỷ Ban của Quốc hội:														114,000,000		®

				+ Chi ăn : 10 người  x  8 uỷ ban  x  3 ngày  x  200.000đ														48,000,000		®

				+ Chi phòng ngủ : 10 người  x  8 uỷ ban  x  2 ngày  x 250.000đ														40,000,000		®

				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở :

				8 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														10,000,000		®

				+ Chi phí khác :  8 lần x 2.000.000đ														16,000,000		®

				- Chi đón tiếp các tỉnh bạn đến làm việc :														245,000,000		®

				+ Chi  ăn : 20 đoàn  x  10 người  x 2 ngày  x 200.000đ														80,000,000		®

				+ Chi phòng ngủ : 20 đoàn  x 10 người x 2 ngày x  250.000đ														100,000,000		®

				+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở :

				20 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														25,000,000		®

				+ Chi phí khác : 20 đoàn x 2.000.000đ														40,000,000		®

				- Chi phí tiếp và làm việc Thường trực HĐND các huyện, thị:														144,000,000		®

				+ Chi  ăn : 8 đoàn   x  5 người  x  2 ngày  x 200.000đ x 4 lần														64,000,000		®

				+ Chi phòng ngủ : 8 đoàn  x  5 người  x 2 ngày  x 250.000đ x 4 lần														80,000,000		®

				12 -Chi rà soát Văn bản pháp quy :														40,000,000		®

				* Chi rà soát văn bản: Ước tính														40,000,000		®

				13 - Chi tiếp công dân định kỳ :														16,400,000		®

				03 người   x    4 kú/th¸ng x 100.000đång/ng­êi  x 12 tháng														14,400,000		®

				01 người   x    4 kú/th¸ng x 50.000đång/ng­êi  x 12 tháng														2,000,000		®

				14- Chi thăm hỏi, động viên một số thôn, làng, chi khác :														300,000,000		®

				- Chi thăm hỏi, động viên một số thôn làng, gia đình chính sách,

				Đại biểu HĐND tỉnh, Chi hỗ trợ Diễn đàn cử tri...														200,000,000		®

				- Chi phí khác														100,000,000		®

				15 - Dự phòng:														160,000,000		®

										Tổng cộng:		5,200,000,000						đồng

				Bằng chữ :( Năm tỷ hai trăm triệu đồng)
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		hội đồng nhân dân								cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam

		tỉnh kon tum								Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc.

		Dự trù

		Kinh phí hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2014

		( Kèm theo Tờ trình số     /TTr-HDND ngày     tháng 12 năm 2013)

		1- Chi cho 03 kỳ họp:														630,000,000		®

		(02 kỳ họp chính thức, 01 kỳ họp chuyên đề )

		- Chi  ăn  cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:

		20 đại biểu x 03 ngày x 150.000đ x 3 kỳ														27,000,000		®

		- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , huyện:

		50 đại biểu x 03 ngày x 250.000đ x 3 kỳ														112,500,000		®

		- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp

		49 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														45,000,000		®

		- Chi bồi dưỡng cho đại biểu mời:

		150 đại biểu x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														135,000,000		®

		- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ

		40 người  x 03 ngày x 100.000đ x 3 kỳ														36,000,000		®

		- In ấn tài liệu và văn phòng phẩm :

		+ In ấn tài liệu : 200 tập x  100.000đ  x 3 kỳ														60,000,000		®

		+ Chi văn phòng phẩm : 50 người  x  20.000đ  x 3 kỳ														3,000,000		®

		- Chi thuốc chữa bệnh :

		200 người x 25.000đ x 3 kỳ														15,000,000		®

		- Chi nước uống, ăn giữa buổi :

		200 người  x  30.000đ  x  3 ngày x 3 kỳ														54,000,000		®

		- Chi phí hỗ trợ truyền hình trực tiếp kỳ họp

		+  4.000.000đång/kú    x   03 kú														12,000,000		®

		- Chi phí hỗ trợ TTVH tỉnh phục vụ trước, trong và sau kỳ họp

		+ 1.000.000đång/kú    x   3 kú														3,000,000		®

		- Chi phí hỗ trợ Ban BVSKNB phục vụ kỳ họp

		+ 500.000đång/kú     x   3 kú														1,500,000		®

		- Chi trang trí Hội trường : 2.000.000đ  x 3kỳ														6,000,000		®

		- Chi chiêu đãi khi kết thúc kỳ họp :

		200 đại biểu    x  200.000đ   x  3 kỳ														120,000,000		®

		2 - Chi hội nghị giao ban định kỳ : (1 năm 2 lần )														104,600,000		®

		- Chi ăn cho đại biểu HĐND và đại biểu mời;

		40 người  x  150.000đ   x  2 ngày x  2 lần														24,000,000		®

		- Chi phòng ngủ cho các đại biểu ngoài biên chế và đại biểu mời ở xã , Huyện:

		20 đại biểu x 02 ngày x 250.000đ x 2 kỳ														20,000,000		®

		- Chi bồi dưỡng đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp

		30 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ														12,000,000		®

		- Chi bồi dưỡng cho các đại biểu mời:

		40 đại biểu x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ														16,000,000		®

		- Chi bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức nhân viên phục vụ

				40 người  x 02 ngày x 100.000đ x 2 kỳ												16,000,000		®

		-  In ấn tài liệu và văn phòng phẩm  :

		70 tập  x  30.000đ  x 2 kỳ														4,200,000		®

		- Chi thuê trang trí Hội trường :  2.000.000đ  x  2 kỳ														4,000,000		®

		- Chi nước uống, ăn giữa buổi :

		70 người  x  30.000đ  x  2 ngày x 2 kỳ														8,400,000		®

		3 - Chi phụ cấp hoạt động phí cho các đại biểu :														338,000,000		®

		49 đại biểu  x 0,5 x 1050.000đ x 6 tháng																®

		49 đại biểu  x 0,5 x 1.150.000đ x 12 tháng														338,000,000		®

		4 - Chi tiền tiếp xúc cử tri, thảo luận tổ đại biểu:														766,200,000		®

		- Chi khoán cho đại biểu và tổ đại biểu HĐND tỉnh tại các Huyện, TP														300,000,000		®

		- Chi hỗ trợ cho xã nơi tổ chức tiếp xúc tri :

		500.000đ/lÇn  x 4 lần  x 97 xã														194,000,000		®

		- Chi bồi dưỡng Đại biểu tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp:

		49 đại biểu x 4.000.000đồng/năm														196,000,000		®

		- Chi bồi dưỡng công chức, nhân viên, phóng viên:

				20 người   x  2 lần  x  3 kỳ  x 500.000đ/ đợt												60,000,000		®

		- Chi viết báo cáo tiếp xúc cử tri:

				300.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ x 9 tổ												16,200,000		®

				500.000đ/ báo cáo  x 2 lần x 3 kỳ												3,000,000

		5 - Chi hoạt động Thường trực và các Ban :														1,487,300,000		®

		- Chi khảo sát cơ sở  9 huyện, thành phố :														489,000,000		®

		+ Phụ cấp công tác phí : 10 người  x 5 ngày x 150.000đ x 10 đợt														75,000,000		®

		+ Chi phòng ngủ : 10 người  x 4 ngày x 200.000đ x 10 đợt														80,000,000		®

		+ Chi xăng xe : 50 lít x 25.000đ  x 10 đợt x 2 xe x 8 huyện														200,000,000		®

		+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn Khảo sát:

		Trưởng đoàn : 01 người  x 150.000đồng x 5 ngày x 10 đợt														7,500,000		®

		Thành viên chính thức:

				10 người x  5 ngày x 100.000đ x 10 đợt												50,000,000		®

		Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:

				10 người x 5 ngày x 80.000đ x 10 đợt												40,000,000		®

		+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch khảo sát:

				2.000.000đông/báo cáo   x   10đợt												20,000,000		®

		+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả Khảo  sát:

				1.200.000đông/báo cáo   x  10 đợt												12,000,000		®

		+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cho đợt  khảo sát:

				15 người   x  30.000đång/tËp x  10 đợt												4,500,000		®

		- Chi phí hoạt động giám sát đi 9 huyện , thành phố														776,500,000		®

		+ Phụ cấp công tác phí : 10 người  x 10 ngày x 150.000đ x 10đợt														165,000,000		®

		+ Chi phòng ngủ : 10 người  x 9 ngày x 200.000đ x 10đợt														198,000,000		®

		+ Chi xăng xe : 50 lít x 25.000đ  x 8 huyện  x 10đợt  x 2 xe														220,000,000		®

		+ Chi bỗi dưỡng các thành viên tham gia đoàn giám sát :

		Trưởng đoàn: 01 người  x 150.000đồng x 10 ngày x 10đợt														20,000,000		®

		Thành viên chính thức:

				07 người x 10 ngày x 100.000đ x 10đợt												70,000,000		®

		Cán bộ, công chức, nhân viên phục vụ đoàn:

				06 người x 10 ngày x 80.000đ x 10đợt												48,000,000		®

		+ Chi xây dựng quyết định, kế hoạch giám sát:

				2.000.000đông/báo cáo   x   10đợt												20,000,000		®

		Phục vụ gián tiếp:  05 người x 10 ngày x 20.000đ x 11đợt																®

		+ Chi xây dựng báo cáo tổng hợp kết quả giám sát:

				2.500.000đông/báo cáo   x   10đợt												25,000,000		®

		+ Chi bồi dưỡng cuộc họp thông qua báo cáo, kết luận giám sát:

				Chủ trì:   100.000đ  x  11đợt														®

				Thành viên tham dự:  07 người x 70.000đ   x 11đợt														®

				Cán bộ, công chức, nhân viên:

				Phục vụ trực tiếp:   5 người  x  50.000đ  x 11 đợt														®

				Phục vụ gián tiếp:   5 người x 20.000đ  x 11đợt														®

		+ Chi phí mua, in ấn tài liệu phục vụ cuộc họp:

				15 người   x  40.000đång/tËp x  10đợt												6,000,000		®

		+ Chi phí nước uống phục vụ cuộc họp:

				15 người   x  30.000đång/ng­êi x  10đợt												4,500,000		®

		- Chi cho công tác thẩm tra: Ước thực hiện cả năm														135,000,000		®

				30 đề án     x  2.500.000đồng												75,000,000		®

				30 tờ trình x  2.000.000đồng												60,000,000		®

		- Chi cho Thường trực, các Ban đi họp theo triệu tập của TW :														86,800,000		®

		+ Phụ cấp công tác: 4 Ban  x 4 người  x  4 ngày  x 150.000đ x 2đợt														19,200,000		®

		+ Chi phòng ngủ : 4  Ban  x 4 người  x  3ngày  x 350.000đ x 2đợt														33,600,000		®

		+ Chi xăng xe :  500 lít  x 25.000đ  x  2đợt x 1 xe x 4 ban														10,000,000		®

		+ Chi phí tặng quà:    4 Ban  x  2.000.000đ														16,000,000		®

		+ Chi phí khác :    4 Ban  x  1.000.000đ x 2 đợt														8,000,000		®

		6 - Tổ chức cho đại biểu HĐND tỉnh đi trao đổi kinh nghiệm:														212,500,000		®

		+ Phụ cấp công tác: 15 người  x 10ngày  x 150.000đ x 2 đợt														45,000,000		®

		+ Chi phòng ngủ :  15người  x 9ngày  x 250.000đ x 2 đợt														67,500,000		®

		+ Chi xăng xe :  600 lít  x 25.000đ  x  2 đợt x 2 xe														60,000,000		®

		+ Chi phí tặng quà :    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt														20,000,000		®

		+ Chi phí khác :    5 tỉnh  x  2.000.000đ x 2 đợt														20,000,000		®

		7- Chi dự 02 kỳ họp ở Quốc hội :														81,000,000		®

		- Chi công tác phí : 03 người  x  150.000đ/người  x  15 ngày x 2kỳ														13,500,000		®

		- Chi thuê phòng ngủ : 03 người  x  350.000đ  x  15 ngày x 2 kỳ														31,500,000		®

		- Chi xăng xe phục vụ : 600lít  x 25.000đ x  2 kỳ														30,000,000		®

		- Chi phí tặng quà :    2.000.000đ x 2kỳ														4,000,000		®

		- Chi phí khác :      1.000.000đ x 2kỳ														2,000,000		®

		8 - Hoạt động trang thông tin đại biểu dân cử tỉnh Kon tum :														180,000,000		®

		- Chi phí nhuận bút biên tập và chi phí khác :

		6 sè   x   30.000.000đ														180,000,000		®

		- Chi phí họp cộng tác viên (Ước tính):																®

		50 người  x  50.000đ/ng­êi/n¨m																®

		9- Mua tạp chí và tài  liệu :														296,000,000		®

		- Mua báo Người đại biểu nhân dân cho đại biểu HĐND tỉnh :

		60 tờ báo x 4.500đ x 92 kỳ x 4 quý														100,000,000		®

		- Các loại tạp chí và tài liệu khác cho đại biểu HĐND tỉnh :

		49 đại biểu   x   1.000.000đ/năm														49,000,000		®

		- Chi khoán phí khai thác Internet:

		49 đại biểu   x   250.000đ/tháng x 12 tháng														147,000,000		®

		10- Chi cho đại biểu HĐND tỉnh không hưởng lương														24,500,000		®

		- Chi tiền công :( Theo Nghị quyết số 11/2005/NQ-HĐND ngày22/7/2005)

		+ Dự các kỳ họp HĐND tỉnh :

		05 người   x  100.000đång/ngµy  x 3 kỳ x 3 ngày														4,500,000		®

		+ Chi  đi tiếp xúc cử tri và giám sát :

		05 người   x  100.000đång/ngµy  x  4 đợt  x 10 ngày														20,000,000		®

		11- Chi lễ tân và khánh tiết :														563,500,000		®

		- Chi đón tiếp và làm việc với Lãnh đạo Trung ương :														60,500,000		®

		+ Chi ăn : 20 người x 3 ngày x 200.000đ x  2 lần														24,000,000		®

		+ Chi phòng ngủ : 20 người x 3 ngày x 250.000đ x 2 lần														30,000,000		®

		+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở :

		2 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														2,500,000		®

		+ Chi phí khác : 2 lần  x  2.000.000đ														4,000,000		®

		- Chi tiếp và làm việc với Hội đồng dân tộc và các Uỷ Ban của Quốc hội:														114,000,000		®

		+ Chi ăn : 10 người  x  8 uỷ ban  x  3 ngày  x  200.000đ														48,000,000		®

		+ Chi phòng ngủ : 10 người  x  8 uỷ ban  x  2 ngày  x 250.000đ														40,000,000		®

		+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở :

		8 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														10,000,000		®

		+ Chi phí khác :  8 lần x 2.000.000đ														16,000,000		®

		- Chi đón tiếp các tỉnh bạn đến làm việc :														245,000,000		®

		+ Chi  ăn : 20 đoàn  x  10 người  x 2 ngày  x 200.000đ														80,000,000		®

		+ Chi phòng ngủ : 20 đoàn  x 10 người x 2 ngày x  250.000đ														100,000,000		®

		+ Chi xăng dầu phục vụ đoàn đi thăm cơ sở :

		20 lần  x  50 lít  x 25.000đ  x 01 xe														25,000,000		®

		+ Chi phí khác : 20 đoàn x 2.000.000đ														40,000,000		®

		- Chi phí tiếp và làm việc Thường trực HĐND các huyện, thị:														144,000,000		®

		+ Chi  ăn : 8 đoàn   x  5 người  x  2 ngày  x 200.000đ x 4 lần														64,000,000		®

		+ Chi phòng ngủ : 8 đoàn  x  5 người  x 2 ngày  x 250.000đ x 4 lần														80,000,000		®

		12 -Chi rà soát Văn bản pháp quy :														40,000,000		®

		* Chi rà soát văn bản: Ước tính														40,000,000		®

		13 - Chi tiếp công dân định kỳ :														16,400,000		®

		03 người   x    4 kú/th¸ng x 100.000đång/ng­êi  x 12 tháng														14,400,000		®

		01 người   x    4 kú/th¸ng x 50.000đång/ng­êi  x 12 tháng														2,000,000		®

		14- Chi thăm hỏi, động viên một số thôn, làng, chi khác :														300,000,000		®

		- Chi thăm hỏi, động viên một số thôn làng, gia đình chính sách,

		Đại biểu HĐND tỉnh, Chi hỗ trợ Diễn đàn cử tri...														200,000,000		®

		- Chi phí khác														100,000,000		®

		15 - Dự phòng:														160,000,000		®

								Tổng cộng:		5,200,000,000						đồng

		Bằng chữ :( Năm tỷ hai trăm triệu đồng)





Sheet1

		






